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NGƯỜI THÁI VÀ BIỂN: QUÁ TRÌNH TƯƠNG TÁC,  QUẢN LÝ 
VÀ XÁC LẬP CHỦ QUYỀN BIỂN TRONG LỊCH SỬ THÁI LAN

 Vũ Đức Liêm*

“Có những con thuyền mành lớn vừa cập bến buôn bán
Neo lại ở cuối thị trấn với các cánh buồm phất phới
Đủ các hàng hóa bày bán làm cho người trong thị trấn vui tươi hài lòng
Bên bờ biển, khu chợ đông nghịt người ngồi xúm lại với nhau
Đổi thiếc lấy dollars, qua lại bán mua
Dãy dài người Thái, Hoa, Ấn, và Java bán các loại quần áo hoa văn
Và lụa Trung Hoa sặc sỡ. Người Thalang (Phuket) ăn mặc thật sang trọng”.(1)

  Sunthon Phu

Dẫn nhập
Mục đích của bài viết này nhằm cung cấp một cái nhìn khái quát về sự 

tương tác với biển và vai trò của nó đối với cấu trúc và nhịp điệu của lịch sử 
Thái Lan từ thế kỷ XIII. Nó gợi ý rằng lịch sử Thái Lan là lịch sử của quá 
trình liên tục và thống nhất của các nỗ lực mở rộng lãnh thổ và tiếp cận với 
các nguồn lực từ biển. Đến thời sơ kỳ cận đại, biển đã đóng một vai trò cốt yếu 
đối với sự thịnh vượng của các vương quốc người Thái. Biển đã ảnh hưởng sâu 
sắc đến tiến trình phát triển của lịch sử Thái Lan, cấu trúc chính trị, xã hội, 
và cách thức xã hội Thái Lan giao lưu và tương tác với bên ngoài. Cuối cùng, 
nó gợi ý rằng Thái Lan đã sử dụng thành công sự tương tác với biển và môi 
trường biển để tìm kiếm cơ hội và các đối sách khéo léo để tương tác với các 
quyền lực hàng hải khác, nhằm bảo vệ, duy trì sự thịnh vượng, chống lại các 
nguy cơ đe dọa từ bên ngoài và củng cố nền độc lập. Tuy rằng nỗ lực này trải 
qua một quá trình lâu dài với các hiệp ước bất bình đẳng và quá trình “tự thực 
dân hóa” (self-colonialization, như cách nói của người Thái), nhưng rõ ràng một 
chiến lược như thế cuối cùng đã mang lại hiệu quả, không chỉ giúp Thái Lan 
đứng ngoài làn sóng của chủ nghĩa thực dân mà còn đưa nước này bước vào quá 
trình hiện đại hóa (modernization, từ cuối thế kỷ XIX). 

1. Người Thái và biển
Sẽ là một tham vọng lớn nếu như có thể tóm lược lịch sử người Thái và 

ảnh hưởng của biển trong một bài viết ngắn, vì sự đa dạng chủng tộc, địa lý 
và nhịp điệu thăng trầm của lịch sử Thái Lan, ít nhất là trong bảy thế kỷ qua. 
Người Thái có một tương quan đặc biệt với biển gắn liền với quá trình di cư của 
các nhóm nói ngôn ngữ Tai xuống phía nam, dọc theo các con sông Wang, Yom, 
Nan, Pa Sak, Ping, Tha Chin và Chao Phraya. Tất cả đều chảy theo hướng bắc-
nam. Mặc dù nguồn gốc người Thái vẫn là một câu hỏi khoa học bỏ ngỏ, cấu trúc 
địa chính trị và xu hướng phát triển lãnh thổ của các vương quốc trên đất Thái 
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Lan từ thế kỷ XIII đến vương triều Bangkok (Rattanakosin, từ 1782) là lịch 
sử xây dựng các đô thị dọc sông và mở rộng lãnh thổ theo các dòng sông, xuôi 
xuống hạ lưu.(2) Ayutthaya được xây dựng trên một hòn đảo nơi khúc uốn của 
dòng sông Chao Phraya, cách biển 90km. Chặng cuối của cuộc hành trình này 
kết thúc vào năm 1767 khi Phya Taksin  (Trịnh Quốc Anh) xây dựng kinh đô ở 
Thonburi, bên bờ tây sông Chao Phraya, và vương triều Chakri dời kinh đô này 
sang bờ đông, 16 năm sau đó. Cả hai thành phố này đều nằm cách Ayutthaya 
70km xuôi về hạ lưu. 

Đã có nhiều cuộc tranh luận về vai trò của biển đối với lịch sử Thái Lan ở 
giai đoạn đầu, đặc biệt là trước khi Ayuthaya trở thành Venice của phương Đông 
ở thế kỷ XVII.(3) Các diễn trình lịch sử những năm 1980 thường tìm cách kết 
nối các vương quốc trên đất Thái (Sukhothai và Ayutthaya) như là sự kế thừa 
của Angkor để trở thành các quyền lực mới ở Đông Nam Á lục địa (mainland 
Southeast Asia). Các học giả như David K. Wyatt (A Short History of Thailand, 
1982/2003), Charnvit Kasetsiri (The Rise of Ayutthaya, 1976), Srisakara 
Vallibhotama (Sayam prathet, 1991) tìm cách đặt các thể chế này trong không 
gian địa chính trị lục địa hơn là chú ý đến vai trò của biển trong sự hưng thịnh 
của Ayutthaya.(4) Chỉ đến sơ kỳ hiện đại, vai trò của vùng hạ lưu Chao Phraya 
mới được đề cập đến như một không gian của các tương tác biển và lục địa và 

các học giả bắt đầu chú 
ý đến một vai trò hợp 
lý của biển như động lực 
cho sự phát triển của 
lịch sử Thái Lan.(5)

Đường bờ biển hiện nay 
của Thái Lan khoảng 
3.200km diện tích 
khoảng 316.000km2. 
Thực tế, vị trí địa lý của 
Thái Lan đóng vai trò 
đặc biệt như một cầu nối 
giữa biển và lục địa, giữa 
Ấn Độ Dương và Thái 
Bình Dương, giữa các 
dòng giao lưu văn hóa, 
tôn giáo và thương mại 
trong hàng nghìn năm 
giữa Nam Á và Đông-
Đông Nam Á, giữa thế 
giới phương Đông và 
phương Tây. Miền nam 
Thái Lan bao gồm nơi 
có khoảng hẹp nhất của 
bán đảo Malay, eo Kra 
(rộng 44km) nối giữa 

Bản đồ sự phân chia các vùng sinh thái và các con sông 
chính của Thái Lan. Nguồn: Yoshikazu Takaya, “An Ecological 
Interpretation of Thai”, Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 

6, No. 2 (Sep., 1975), p. 191.
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biển Andaman và Thái Bình Dương. Từ các thế kỷ tiếp giáp Công nguyên, nơi 
đây đã là một trạm trung chuyển và đầu mối giao thông quan trọng trên con 
đường tơ lụa trên biển, nối liền Trung Quốc, thế giới Đông Nam Á với Ấn Độ 
và phương Tây.(6)

Đến thế kỷ XV-XVII, khi mạng lưới thương mại toàn cầu được mở rộng, 
việc trung chuyển hàng hóa từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương sử dụng 
đường bộ từ Mergui đến Moulmein đã làm cho Auhtthay trở thành cầu nối 
giữa thương mại Ấn Độ-Ả Rập (Arab) và Trung Quốc-Nhật Bản. Việc chuyển 
hàng lên bộ này có thể rút ngắn thời gian từ 3 tháng (nếu như vòng qua eo 
Malacca) xuống còn 6 đến 10 ngày.(7) Một đặc điểm địa lý khác giúp Thái Lan 
đóng vai trò kết nối biển và Đông Nam Á lục địa là nhờ vào việc các đường 
bờ biển chiếm hơn một nửa chu vi của vịnh Thái Lan và các nhánh sông chảy 
theo hướng bắc nam. Vì vậy, các miền duyên hải và lưu vực sông trên lãnh thổ 
Thái Lan trở thành môi trường giao lưu của các nhóm biển và lục địa. Trước 
khi có sự xuất hiện của Singapore, Mergui-Ayutthaya là một trong những tuyến 
thương mại quan trọng kết nối Đông và Tây ở Đông Nam Á.(8) Các cảng dọc 
duyên hải Andaman, eo Kra, và dọc theo Nakhorn Sri Thammarat, Songkhla, 
và Pattani là các tụ điểm trọng yếu của thương mại quốc tế khu vực. Đồng thời, 
vùng duyên hải và cửa sông Chao Phraya lại nằm ngay trung tâm của vùng 
vịnh Thái Lan, một trung tâm thương mại và giao lưu văn hóa, tôn giáo từ các 
thế kỷ tiếp giáp Công nguyên, nơi nổi lên các nền văn hóa biển quan trọng như 
Óc Eo và Dvaravati.(9) Các vương quốc như Ayutthaya, Thonburi, và Bangkok 
đều thịnh vượng dựa trên thương mại hàng hải, tuy nhiên vị trí địa lý, sự mở 
rộng lãnh thổ và cạnh tranh quyền lực đặt cho Xiêm nhiều vấn đề quan trọng 
hơn là xác lập chủ quyền biển đảo cho đến trước khi người phương Tây thiết 
lập chủ nghĩa thực dân ở khu vực. Thực tế, Xiêm có những cơ chế linh hoạt với 
thương mại hàng hải và vì thế không yêu cầu sự kiểm soát chặt chẽ đối với các 
vùng nước xa bờ, cho tới những giai đoạn gần đây của lịch sử. Các thành phố 
như Ayutthaya, Thonburi và Bangkok đều có khả năng kết nối trực tiếp với 
biển và đón nhận các tàu lớn. 

Bằng cách biến mình thành một điểm đến của các cường quốc biển, người 
Thái đã tham dự vào dòng chảy của lịch sử toàn cầu thông qua tương tác với 
biển, không chỉ với tư cách là một thị trường quan trọng và nguồn cung cấp 
hàng hóa dồi dào ở Đông Nam Á lục địa, mà còn là một đầu mối thương mại 
và trạm trung chuyển của mạng lưới thương mại toàn cầu.(10) Chính vì thế, biển 
đóng vai trò giữ nhịp cho những thăng trầm của lịch sử Thái Lan bằng cách 
cung cấp môi trường mà ở đó người Thái có thể tương tác với thế giới thông qua 
trao đổi thương mại, giao lưu chính trị, chiến tranh, xung đột, phát triển hải 
quân, và đón nhận các nhân tố bên ngoài thông qua con đường giao tiếp hàng 
hải. Sự mở rộng của đế chế Thái (từ thế kỷ XVIII) cho đến khi “Geobody” (hình 
thể) của nước Thái Lan hiện đại được xác lập thông qua các hiệp ước quốc tế 
và tranh chấp lãnh thổ cuối thế kỷ XIX-đầu XX rõ ràng chủ yếu diễn ra trên 
các vùng duyên hải, các đảo trong Ấn Độ Dương và vịnh Thái Lan. Chính vì 
thế, tiến ra biển, tương tác  biển, kiểm soát biển, và xác lập lãnh thổ biển là 
một xu hướng quan trọng định hình nước Thái hiện đại, ít nhất cũng là khuynh 
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hướng từ thế kỷ XIV. Khu vực vịnh Thái Lan trở thành môi trường năng động 
cho các chuyển biến chính trị. Cả vương triều Thonburi, Bangkok (và Nguyễn 
Việt Nam) đều được gây dựng dựa trên các hoạt động quân sự và kiểm soát các 
nguồn lực biển, đảo và duyên hải. 

Mặc dù vậy, ý niệm về biển và không gian biển của người Thái cho đến tận 
đầu thế kỷ XIX vẫn chịu ảnh hưởng sâu sắc của thế giới quan Phật giáo và Hindu 
giáo. Các tấm bản đồ cổ nhất của người Thái về biển nói riêng và về địa lý nói 
chung có thể tìm thấy có niên đại vào khoảng thế kỷ XVIII. Một trong những 
bản đồ đó, Thongchai gọi là “Bản đồ duyên hải”, được vẽ vào thời Thonburi. Tấm 
bản đồ mô tả đường bờ biển từ Triều Tiên đến Ả Rập, với vũ trụ quan về ba thế 
giới của vua Ruang (Trai Phum Phra Ruang).(11) Các đường bờ biển được vẽ dọc 
theo phần dưới của bản đồ trong khi biển nằm ở phía trên. Nó bắt đầu từ Triều 
Tiên kéo dài xuống tận Quảng Châu. Việt Nam xuất hiện như một bán đảo với 
các cửa sông Mekong là điểm cao nhất trong khi duyên hải vịnh Thái Lan được 
mô tả như một vùng lõm và Ayutthaya xuất hiện như là thành phố lớn nhất.(12) 
Các bản đồ của người Thái trước những năm 1870s, như Thongchai lập luận, đều 
không hề có đường biên giới. Phần lớn chúng thuộc về hai loại, bản đồ về vũ trụ 
quan (cosmograph) và các bản đồ liên quan đến thông tin quân sự và bờ biển với 
các vị trí cảng, mà không thể hiện các đường biên giới.(13)

Vũ trụ quan của người Thái chịu ảnh hưởng bởi Phật giáo và Hindu giáo 
trong ý niệm rằng thế giới được bao quanh bởi các vòng biển và lục địa với 
trung tâm là núi Meru. Sự kết hợp của các ý niệm tôn giáo Ấn Độ với tín ngưỡng 
bản địa của các cư dân sống trong miền gió mùa Đông Nam Á làm cho nước 

Bản đồ của 
Thái Lan vẽ 

trong khoảng 
1767-1782 

về đường 
duyên hải từ 

Việt Nam đến 
bán đảo Malay. 

Nguồn: 
Klemp, E. 

Wightman, A. 
Wightman, 

Asien auf Karten 
von der Antike 

bis zur Mitte des 
19 Jahrhunderts, 

VCH (Acta 
Humaniora), 

Weinheim, 
Germany, 

1989, p. 42.
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và các biểu tượng của nước giữ vị trí rất quan trọng trong nền văn hóa Thái 
(và nhiều sắc dân Đông Nam Á khác). Naga là một trong những biểu tượng 
của nước giữ vai trò trung tâm trong nền văn hóa lấy nước làm nền tảng này 
(water-based culture). Nó xuất hiện từ các con thuyền rồng của vua Ayutthaya 
(Anantanakraj) cho đến hệ thống dẫn nước vào các cánh đồng, naak hai nam 
(Naga mang nước).(14)

Dù tín ngưỡng, phong tục lễ hội của người Thái gắn liền với các biểu tượng 
nước, phần lớn không gian thực hành lễ hội và kinh tế xã hội đều chủ yếu diễn 
ra nơi các dòng sông và vùng đất ngập nước. Từ trước thế kỷ XIX, ngay cả nghề 
đóng thuyền, cũng chủ yếu là thuyền đi sông, và việc tổ chức các xã hội, cũng 
như công trình kiến trúc được tạo dựng quanh các dòng sông và vùng đất thấp 
ven sông.(15) Điều này cũng được phản ánh qua phạm vi cư trú của người Thái. 
Sir John Bowring giữa thế kỷ XIX cũng mô tả rằng họ chủ yếu cư trú dọc theo 
hai bờ Chao Phraya, các nhánh lớn của dòng sông này và khu vực vịnh dọc theo 
duyên hải xuống vĩ độ thứ 7 trên bán đảo Malay. Người Thái cũng chiếm 2/3 cư 
dân tại duyên hải Tenasseri, bên bờ  biển Andaman.(16)

2. Tương tác với biển
Tư liệu thành văn sớm nhất mà chúng ta có được đề cập đến các mối liên 

hệ giữa người Thái với biển là tấm bia dựng bởi nhà vua nổi tiếng của vương 
quốc Sukhothai, Ramkhamhaeng (1292). Sau phần mô tả về sự thịnh vượng 
của vương quốc, tấm bia nhắc đến việc các “lãnh thổ” đã chịu khuất phục trước 
nhà vua, về phía tây, đến tận Pegu và Martaban bên bờ Ấn Độ Dương, về phía 
nam, chạy dọc theo miền duyên hải đến Nakhon Si Thammarat, trên bán đảo 
Malay. Mặc dù biên niên sử của Nakhon Si Thammarat cũng đưa một thông tin 
tương tự rằng Ramkhamhaeng đã đến trị vì ở đây từ 1274 đến 1276, sự hiện 
diện của quyền lực Sukhothai ở bán đảo Malay có lẽ không gì khác hơn là các 
mối quan hệ chính trị lỏng lẻo giữa các vương triều ở miền nam như Phetburi 
và Suphanburi dành cho Sukhothai.(17) Từ năm 1350, Ayutthaya được thành lập 
ở phía nam của Sukhothai, nằm cách biển 90km. Tới thế kỷ XV, vương quốc 
này tìm cách bành trướng xuống bản đảo phía nam bằng các cuộc chinh phục 
tới Malacca, và tìm cách mở đường xuống thế giới hải đảo Malay. Pongsawadan 
của Luan Prasoet, biên niên sử soạn năm 1680 đề cập đến sự kiện năm 1444, 
vua Boromaraja II chinh phục Malacca, đã đóng quân ở Pathai Khasem, bắt 
120.000 tù binh và sau đó rút quân về. Biên niên sử Malay, Sejarah Melayu, 
cũng mô tả:

“Từ xa xưa, vương quốc Siam được biết đến như là Shahrunuwi (Ayutthaya), 
và tất cả các vua ở phía đông đều phục tùng ông ta. Nhà vua tên là Bubunnya 
(Boromaraja II?). Khi người Siam biết rằng Malacca là một vương quốc quan 
trọng, nhưng không thần phục mình, nhà vua Bubunnya liền gửi một sứ đoàn 
đến Malacca yêu cầu thần phục. Nhưng Sultan Muzaffar Shah không chấp 
nhận, nhà vua Siam giận dữ chuẩn bị tấn công Malacca. Tướng quân của ông 
ta, Okya Chakra, dẫn theo một đạo quân lớn.”

Trong năm tiếp theo, một đạo quân lớn được tiếp tục phái xuống nhằm 
chinh phục eo biển phía nam bán đảo Malay. Các cuộc viễn chinh này đe dọa 
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cả Malacca và khu vực hải đảo đến mức họ đã phải cầu cứu nhà Minh can 
thiệp.(18) Các cuộc viễn chinh quân sự thường xuyên diễn ra như là những nỗ lực 
mở rộng ảnh hưởng của người Thái xuống các khu vực ven biển, bán đảo, kiểm 
soát các đảo trong vịnh Thái Lan và vùng duyên hải hơn ba nghìn cây số từ 
tây nam Cambodia đến miền trung bán đảo Malay. Đầu thế kỷ XVII, Yamada 
Nagamasa được cử đi chinh phục các thủ lĩnh trên bán đảo Malay. Trong 
cuộc viễn chinh năm 1630, ông cùng 300 samurai Nhật Bản và quân Thái đã 
dập tắt sự kháng cự của các thủ lĩnh người Malay ở Ligor (nay là Nakhon Si 
Thammarat).(19) Ayutthaya cũng mở rộng ảnh hưởng xuống các đảo và duyên 
hải phía nam, đặc biệt là khu vực xung quanh vịnh Thái Lan; xây dựng hệ 
thống phòng thủ dọc cửa sông và duyên hải. Dựa vào sự hỗ trợ của người Pháp, 
các pháo đài đã được xây dựng dọc theo cửa sông Chao Phraya nhằm quản lý 
vùng duyên hải và cửa sông dẫn vào Ayutthaya, trong đó có các pháo đài ở hai 
bên bờ Bangkok ngày nay.(20) Từ thế kỷ XIV, hàng năm người Thái đều gửi các 
đoàn thuyền đến Trung Hoa triều cống, hoặc ghé qua Ninh Ba, Hạ Môn, Quảng 
Đông buôn bán. Năm 1387, Xiêm được cho là đã gửi đến nhà Minh 30 con voi 
và 60 quản tượng; trong khi một sứ đoàn của họ đến nhà Minh năm 1456 than 
phiền về việc người Chăm đã cướp bóc một chiếc tàu của họ.(21) Bức thư của 
Ayutthaya gửi chúa Nguyễn năm 1755 liệt kê ít nhất 4 lần các thuyền này ghé 
vào Hội An và bị quan chức Đàng Trong thu thuế và hàng hóa. Các văn thư trao 
đổi sau đó cũng hé lộ rằng người Thái có các hoạt động tuần tra vùng duyên hải 
và đã có đụng độ giữa thuyền chiến của Đàng Trong với Ayutthaya. Trong một 
sự kiện được ghi nhận, một thuyền chiến của Đàng Trong cùng với 39 thuyền 
nhân bị đưa về Thái. Chúa Nguyễn yêu cầu họ được đưa trở lại Thuận Hóa cùng 
với 15 thương nhân khác gặp bão. Trong các văn thư ngoại giao này, Ayutthaya 
cũng xin cấp 10 long bài giúp cho các thuyền quan [thuyền nhà nước] được miễn 
thuế nếu như ghé qua các cảng Đàng Trong.(22)

Đến cuối thế kỷ XVIII, lần đầu tiên thủy quân đã mang lại ưu thế thực 
sự cho Xiêm với việc Phya Taksin trốn thoát cuộc tàn sát của người Miến ở 
Ayutthaya, lập căn cứ ở Chanthaburi, mở rộng các xưởng đóng thuyền chiến, 
và liên kết với các mạng lưới người Hoa trong vùng vịnh Thái Lan.(23) Trong 
vòng 6 tháng, chiến thuật dựa vào vùng duyên hải từ Chanthaburi đến Trad, 
Rayong và lực lượng thủy quân này đã đưa ông đến thắng lợi với sự thiết lập 
vương triều Thonburi (1767-1782).(24) Đây là vương triều đầu tiên mà người 
Thái thể hiện tham vọng bành trướng một cách có hệ thống trong nỗ lực kiểm 
soát biển, duyên hải và các đảo dọc theo cửa sông Chao Phraya. Không dừng 
lại ở các cuộc viễn chinh vào Lào và Cambodia; bán đảo Malay và vùng duyên 
hải đông nam kéo dài đến Hà Tiên đã trở thành mục tiêu thường xuyên của các 
cuộc chinh phục quân sự của Phya Taksin. Ông mở rộng kiểm soát vùng ven 
biển của các tiểu quốc Malay thông qua quân sự và sử dụng mạng lưới thương 
nhân Hoa kiều. Tuy nhiên, các nỗ lực trong suốt thời gian cầm quyền của ông 
cũng chỉ chinh phục được khu vực duyên hải Nakhon Si Thammarat, trong khi 
Kedah và Pattani vẫn bảo lưu được nền độc lập.(25)

Việc kiểm soát các nhóm người Hoa định cư dọc theo vùng duyên hải từ 
Hà Tiên xuống nam bán đảo Malay có ý nghĩa quan trọng làm bàn đạp để 
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kiểm soát các đảo, duyên hải và vùng biển trong vịnh Thái Lan. Nếu như Hà 
Tiên giúp chúa Nguyễn và nhà Nguyễn sau này xác lập chủ quyền biển đảo tại 
phần phía đông của vịnh Thái Lan, Phya Taksin và người Thái cũng có sách 
lược tương tự với hàng chục nhóm Hoa kiều dọc theo duyên hải bán đảo Malay. 
Đến 1780, có khoảng 20 nhóm người Hoa khác nhau thiết lập các thể chế tự 
trị hoặc bán tự trị dọc theo vịnh Thái Lan như Hà Tiên, Trad, Chantabun, 
Songkla, Trengganu, Sambass, Riau, Phuket, và Bangka.(26) Các nhóm này có 
vai trò quan trọng trong việc kiểm soát các vùng bờ biển, đảo và cửa sông trong 
vùng vịnh. Họ đồng thời cũng nắm những vị trí cảng và đầu mối kinh tế quan 
trọng. Người Hoa ở Bangka là một ví dụ cho tầm ảnh hưởng đó. Trong những 
năm 1760, họ đã phát triển khai mỏ thiếc ở quy mô lớn đến mức hàng năm 
bán cho thương nhân châu Âu khoảng 1.562 tấn. Anthony Reid dự báo con số 
này bằng cả tổng sản lượng của Đông Nam Á trong 30 năm trước đó cộng lại; 
trong khi năm 1824, các nhóm người Hoa này sản xuất ½ lượng hồ tiêu toàn 
thế giới (9.000 tấn).(27)

Cũng dưới thời Thonburi, người Thái chính thức đẩy mạnh tranh chấp với 
người Việt ở Cambodia cả trên bộ lẫn trên biển. Mục tiêu then chốt của nỗ lực 
mở rộng và kiểm soát vịnh Thái Lan này chính là Hà Tiên, vị trí tiền tiêu có 
thể kiểm soát hàng hải và các hoạt động trên biển dọc theo một đường bờ biển 
dài từ cửa sông Chao Phraya đến tận bán đảo Cà Mau. Năm 1771, Phya Taksin 
tấn công Hà Tiên. Chi viện sau đó của chúa Nguyễn đã buộc quân Thonburi 
phải rút lui.(28) Tuy nhiên, các nhóm quân Thái vẫn đóng rải rác tại các vùng 
duyên hải nam Cambodia và Thái Lan đến tận đầu thế kỷ XIX. Họ xây dựng 
các đồn bốt và kiểm soát cảng tại phủ Sài Mạt [柴末府]. Trong một bức thư gửi 
Bangkok, Gia Long yêu cầu vua Rama II triệu hồi các nhóm quân này.(29) Xiêm 
La quốc lộ trình tập lục cũng đề cập đến các đồn bốt của Việt Nam và Thái Lan 
xen kẽ nhau tại vùng duyên hải và các đảo ở phía đông bờ vịnh. Tuy nhiên nỗ 
lực kiểm soát của Bangkok đối với khu vực phía đông của vịnh Thái Lan sẽ còn 
kéo dài đến tận thời Rama III. Năm 1833, Xiêm phái các đạo quân lớn đánh 
chiếm Hà Tiên, Châu Đốc và An Giang, nhưng thất bại. 

Sự gia tăng ảnh hưởng biển và duyên hải của người Thái rõ ràng trở 
thành đối trọng đối với người Việt. Chúa Nguyễn đã nhiều lần phản công chống 
sự gây hấn của quân Xiêm. Khoảng năm 1768-1770, một đạo thủy quân lớn 
của Mạc Thiên Tứ ở Hà Tiên tiến đánh Xiêm La. Đạo quân thủy này đến đóng 
ở Chanthaburi trong hai tháng, nhưng Phya Taksin quyết không giao chiến. 
Dịch bệnh và vấn đề tiếp tế đã làm quân Đàng Trong thiệt hại đến 4/5 và phải 
rút về Hà Tiên.(30) Mặc dù vậy, rõ ràng thủy quân không phải là điểm mạnh của 
người Thái nếu như so với người Việt. Hơn một thập niên sau đó, họ đã bị Tây 
Sơn đánh bại trong trận thủy chiến lớn ở Rạch Gầm-Xoài Mút.(31) Khi Việt Nam 
được thống nhất vào năm 1802, xung đột ven biển và duyên hải giữa Bangkok 
và Huế vẫn tiếp tục đến giữa thế kỷ XIX liên quan đến việc tuần tra hàng hải, 
chống cướp biển và đụng độ giữa các nhóm thủy quân trong vùng vịnh Thái 
Lan. Cũng có những lúc người Thái phải kêu gọi sự giúp đỡ của nhà Nguyễn để 
chống lại người Miến. Tháng 5/1809, vua Gia Long đã hội ý các quan đại thần 
về lời đề nghị trợ giúp 3 vạn quân thủy bộ, và xem xét khả năng cứu trợ theo 
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đường biển cho Bangkok: “Thủy quân ta vốn đã tập quen, nếu dùng đường biển 
thì tiện. Đường biển có hai lối: một lối đi từ Lục Khôn Xa Gia Lục để hội với 
quân Xiêm thì chứa lương đóng quân nên ở chỗ nào? Một lối qua hải đảo các 
nước Chà Và Hồng Mao thẳng tới nước Diến Điện thì phải mượn đường ở người, 
nên nói thế nào?”(32)

Khi xem xét sự thay đổi trong chính sách của người Thái với biển từ Rama 
I và II (1782-1824), điều dễ nhận thấy là sự dịch chuyển mạnh mẽ của các 
mối quan tâm của người Thái từ lục địa ra biển bởi từ cuối những năm 1810, 
Myanmar đã không còn là mối đe dọa lớn nhất đối với Bangkok. Sau khi dời đô 
từ Thonburi sang Bangkok để tránh các cuộc tấn công của người Miến, người 
Thái tìm thấy lợi thế của chính sách hướng ra biển và nhờ đó, họ có thể kiểm 
soát tốt hơn các vùng cửa sông và duyên hải ở dưới hạ lưu khoảng 20km. Các 
thành trì quan trọng dọc cửa biển như Paknam, Samut Sakhon, Samut Prakan, 
Samut Songkhram đều do các đạo thủy quân mạnh trấn giữ.(33) Từ vùng trung 
tâm Bangkok đã phát triển một mạng lưới quân sự quản lý biển và duyên hải 
từ vùng hạ lưu sông Mekong đến các Sultan Malay ở phía nam. Rama III đã 
phái các đạo quân xuống Kedah vào năm 1838-1839, tuy nhiên các cuộc viễn 
chinh này chỉ thiết lập ảnh hưởng trực tiếp của Bangkok ở Songkhla, Nakhon 
trở về phía bắc, trong khi Kedah, Pattani, Kalantan, và Trengganu vẫn là các 
vùng chịu ảnh hưởng (triều cống cây vàng, cây bạc).(34) Các tiểu quốc duyên hải 
này thường xuyên tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng của người Thái bằng cách 
dựa vào người Miến hay người Anh ở Penang. Năm 1822, thuyền của Myanmar 
bị phát hiện mang theo các thư từ như thế đến Sultan Kadah; hành động này 
đã dẫn đến các chiến dịch quân sự của Bangkok ngay sau đó, và lính Xiêm đã 
đóng quân và xây dựng các xưởng đóng tàu ở Setul.(35)

Đến những năm 1820, người Thái đã có một lực lượng hải quân tương đối 
quy mô. Khi người Anh tấn công Myanmar lần thứ nhất (1824-5), lực lượng 
quân sự của Bangkok được yêu cầu phải chuẩn bị đối phó. Ngoài hai cánh quân 
bộ, lực lượng hải quân được giao cho Phaya Chumphon (Sui) để tuần tra khu 
vực biển dọc theo Mergui-Tenasserim. Người Anh còn được thông báo rằng 
các cánh quân này có thể hỗ trợ họ.(36) Sự phát triển của thủy quân Thái Lan 
cuối thế kỷ XVIII-đầu thế kỷ XIX gắn chặt với sự trợ giúp về thuyền và kỹ 
thuật đóng thuyền của người Việt và người Hoa. Biên niên sử Bangkok, triều 
đại Rama I đề cập đến việc ông này yêu cầu Nguyễn Ánh đóng thuyền gởi qua 
Bangkok để đổi lấy sự giúp đỡ từ Xiêm:

“Nếu Ong Chiang Su (Nguyễn Ánh) kêu gọi sự giúp đỡ quân sự, nhà vua 
sẵn sàng gửi quân. Tuy nhiên, để đi đường bộ thì quá xa, mà đi đường thủy 
thì chỉ có 70-80 thuyền hiện sẵn ở kinh… Vì thế nếu Ong Chiang Su không 
bận tham chiến, nên cho đóng khoảng 60-70 thuyền kular, cùng với một chiếc 
thuyền kular tốt cho nhà vua sử dụng, và gửi tất cả chúng cho nhà vua.” (37)

Một ghi chép khác cũng cho thấy Xiêm nhận được nhiều thuyền đóng từ 
vùng hạ lưu sông Mekong để đổi lấy vũ khí:

“Vào ngày trăng khuyết đầu tiên của tháng 11 năm Hợi, nhà vua Annam 
gởi một lá thư yêu cầu mua 1.000 hap sắt. Kèm theo đó là quà tặng 30 cái lọng 



112  Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 1 (127) . 2016

trình lên nhà vua, và 70 thuyền chiến đóng theo yêu cầu trước đó. Các con 
thuyền này đang thả neo ở bán đảo Bang-o đợi lệnh nhà vua. Vào ngày Thứ 
Năm, ngày trăng khuyết thứ hai của tháng ba, nhà vua yêu cầu chuyển lên tàu 
200 hap sắt và 200 khẩu súng làm quà tặng cho vua Annam”.(38)

Sự ngưỡng mộ của người Thái đối với kỹ thuật đóng thuyền của người Việt 
đã được ghi chép trong môt bài thơ ở thế kỷ XIX: 

“(Việt) là những người có nhiều bộ mặt và nhiều thủ đoạn giấu trong tay áo
Họ rất khéo làm nghề mộc
Họ thích ăn thịt cá sấu
Họ sống dọc sông và là những chuyên gia về thuyền bè”.(39)

Sự phát triển của thương mại và nhu cầu giao thương bắt đầu tăng mạnh ở 
Xiêm đầu thế kỷ XIX góp phần thúc đẩy đáng kể sự phát triển của ngành đóng 
tàu trong đó Bangkok và Chanthaburi là những trung tâm chính. Chanthaburi 
nằm trên bờ đông vịnh Thái Lan, ghi chép của những người phương Tây qua 
đây cho biết khu vực này tập trung chủ yếu người Cochinchina (Việt), và người 
Hoa.(40) Tại đây vào năm 1835, có văn phòng trực tiếp điều hành hệ thống đóng 
tàu quy mô dưới sự chỉ huy của Chaophraya Phrakhlang, quản lý ngân khố và 
bộ trưởng chiến tranh của Rama III. Tại cửa sông Chanthaburi, các xưởng đóng 
tàu có không dưới 50 thuyền đã sẵn sàng, hai con thuyền trong số này có sức 
chở đến 300-400 tấn, 30-40 tàu chiến và một số lượng các thuyền nhỏ hơn.(41)

Một trong các nỗ lực quân sự lớn của Rama III trong việc sử dụng thủy 
quân chính là các cuộc viễn chinh đến miền trung bán đảo Malay những năm 
1839 và 1851. Các bức thư trao đổi giữa Rama III và các tướng lĩnh được phái 
đi gợi ý về vai trò của khu đóng thuyền Chanthaburi đối với sự phát triển thủy 
quân của Bangkok. Ví dụ như con tàu Klaeo Klang Samut (Chiến binh đại 
dương), là con thuyền đầu  tiên mang phong cách phương Tây được đóng bởi 
người Xiêm. Trong khi đó Chaophraya Phrakhlang cũng được biết đến với khả 
năng tiếp nhận các kỹ thuật đóng thuyền của người Việt mà ông ta có dịp đối 
đầu trong cuộc chiến 1834-1835. Hai trong số các loại thuyền cải tiến của Xiêm 
được gọi là Ruea Sisa Yuan, “thuyền có mũi kiểu Việt”, và Ruea Pom Yang, 
“pháo thuyền theo mô hình Việt”.(42)

Các tư liệu khác cũng đề cập đến sự mở rộng ngành đóng tàu ở Bangkok, 
dọc theo hai bờ sông Chao Phraya và do các thương nhân và thợ thủ công Trung 
Hoa làm chủ.(43) Giá thành đóng một con tàu ở Bangkok (15 dollar Tây Ban Nha 
trên 1 tấn trọng tải) được cho là rẻ hơn Việt Nam (16,66 dollar), Quảng Châu 
(20,83 dollar), và Phúc Kiến (30,58). Trước khi đến Thái Lan, Crawfurd (1820) 
cũng nói rằng “phần lớn các con tàu được thuê cho thương mại giữa các đảo Ấn 
Độ và Trung Hoa được đóng ở Bangkok, trên dòng sông lớn của Xiêm.(44)

3. Quản lý biển và sự xác lập chủ quyền biển hiện đại
Phần này đề cập đến cách thức người Thái tiến hành quản lý biển và xác 

lập chủ quyền biển đảo trong thời kỳ hiện đại. Quá trình này chỉ trở thành 
mối quan tâm thực sự của Bangkok từ những năm 1830 khi phải đối mặt với 
sự can thiệp trực tiếp của Anh và Pháp vào các vùng lãnh thổ xung quanh Thái 
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Lan và gây sức ép buộc nước này phải phân định và xác lập các tuyên bố chủ 
quyền biển đảo, đưa chúng lên các bản đồ chủ quyền hiện đại và ký kết các hiệp 
ước quốc tế. Phần lớn quá trình này được thực hiện bằng cách thỏa thuận và 
ký các hiệp ước đối với Anh và Pháp, bắt đầu bằng hiệp ước Burney (1826), và 
kéo dài đến nửa sau thế kỷ XX khi Thái Lan bắt đầu quá trình tái đàm phán 
và điều chỉnh lại đường biên giới trên biển và quyền quản lý các đảo khi Anh 
Pháp rút khỏi khu vực Đông Nam Á trong quá trình phi thực dân hóa và các 
quốc gia dân tộc hiện đại được thiết lập: Myanmar, Malaysia, Cambodia và Việt 
Nam. Quá trình đàm phán và hoạch định lãnh hải và thềm lục địa này vẫn còn 
kéo dài đến tận ngày nay, chủ yếu là liên quan đến một khu vực chồng lấn với 
Cambodia dọc theo Ko Kut. 

Trước khi có sự hiện diện của các tàu chiến phương Tây, biển chưa bao giờ 
mang đến mối đe dọa đối với người Thái. Trước đó, phần lớn các xung đột lãnh 
thổ, tranh chấp biên giới đều diễn ra trên bộ, chủ yếu với Myanmar hay các 
nhóm người Thái phía bắc.(45) Trong nhiều cuộc viễn chinh quân sự có sử dụng 
thủy quân, người Thái đã phải nhờ đến tàu bè của Việt Nam. Khi Nguyễn Ánh 
chiếm được Gia Định, ông đã đóng thuyền đổi lấy vũ khí từ Bangkok, như đã đề 
cập ở trên. Tuy nhiên, mọi việc đã thay đổi nhanh chóng khi người châu Âu bắt 
đầu chiếm các vùng đất xung quanh Thái Lan và các mối đe dọa chủ yếu lại đến 
từ biển. Vị trí đặc biệt của Bangkok làm nó rất dễ bị tổn thương bởi các cuộc 
phong tỏa biển, vì nó chỉ cách vịnh Thái Lan 20km và chỉ có một con đường độc 
đạo có thể tiếp cận trực tiếp từ biển. Không gian chính trị mới ở khu vực đặt ra 
hai vấn đề mới: cạnh tranh quản lý biển và phân định các vùng biên giới theo 
khái niệm “quốc gia dân tộc”. Thongchai Winichakul đã phản ánh điều này khi 
mô tả quá trình hình thành các đường biên giới của Thái Lan hiện đại; chủ 
yếu thông qua các hiệp ước biên giới ký kết với người Anh và Pháp.(46) Từ trước 
chiến tranh Anh-Miến, người Anh đã để lộ ý đồ can dự vào tranh chấp trên 
bán đảo Malay và được Sultan Kedah nhượng cho Penang. Phái đoàn của Công 
ty Đông Ấn Anh do Crawfurd dẫn đầu đến Bangkok (5/1822) mang theo tham 
vọng này. Tuy nhiên họ đã không thuyết phục được Bangkok trong vấn đề lãnh 
thổ với các tiểu quốc dọc theo duyên hải bán đảo Malay. Khi người Anh chiếm 
hai vị trí duyên hải chiến lược là Mergui và Tenasserim (1825), Rama III lo 
lắng rằng chúng sẽ cắt Xiêm ra khỏi các cảng quan trọng này.(47) Chính vì thế, 
yêu cầu phản ứng của Bangkok đối với vấn đề lãnh thổ, quản lý biển càng trở 
nên cấp thiết. Điều này lý giải cho sự quyết liệt của Rama III trong các chiến 
dịch quân sự nhằm chiếm giữ các cảng biển và vùng duyên hải ngày càng có 
vị trí chiến lược trong bản đồ địa chính trị khu vực. Năm 1826, sau khi giành 
chiến thắng ở Myanmar, người Anh cử Burney đến Bangkok và sau đó hai bên 
ký hiệp ước Burney (20/6/1826) với 14 điều khoản, chủ yếu về lãnh thổ, thương 
mại trong đó người Anh tìm cách loại bỏ dần ảnh hưởng của Bangkok ra khỏi 
Perak, Ligore, và Salengore (theo điều 14).(48)

Tuy nhiên đến trước những năm 1850, sự đe đọa của phương Tây chưa 
phải là vấn đề thực sự nghiêm trọng đối với Bangkok, thay vào đó là những 
tranh chấp và mở rộng ảnh hưởng biển đảo với các vương quốc láng giềng. Từ 
đầu thế kỷ XIX, cả Bangkok và Huế đều tăng cường sự hiện diện tại các hòn 
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đảo và kiểm soát duyên hải phía nam Cambodia. Báo cáo năm 1810 của sứ 
đoàn Việt Nam qua Bangkok đề cập đến đường ranh giới này ở vịnh Cổ Công 
(古公). Cả vịnh biển và hòn đảo tên Cổ Công/ Ko Kong này thuộc quyền kiểm 
soát của nhà Nguyễn, được vua Cambodia là Outey II (Nặc Tôn) cắt cho Hà 
Tiên để tạ ơn (1757). Dọc theo cửa biển Cổ Công (古公海門) theo bờ biển về phía 
tây có đồn đóng giữ của hơn 100 quân Xiêm. Đến thời Tự Đức, một phần vùng 
này được trả lại cho Cambodia.(49)

Cuộc chiến tranh giữa Rama III và Minh Mệnh là đỉnh cao nhất của tranh 
chấp biển đảo và vùng duyên hải dọc theo miền nam Cambodia. Đường tranh 
chấp này tạo ra một hành lang chạy từ Châu Đốc (An Giang), dọc theo kênh 
Vĩnh Tế, qua Hà Tiên và xuống các đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Năm 1833-34, 
quân Xiêm đã tấn công nhà Nguyễn trên khắp các khu vực này, vì thế Huế đã 
phải tăng cường phòng thủ vùng biển từ Hà Tiên qua đến Phú Quốc.(50) Đây là 
cửa ngõ để xâm nhập vào duyên hải hạ lưu sông Mekong. Tại đây có các đội 
thủy quân Phú Cường thuộc sở Phú Quốc (富國所) cai quản nhằm chống lại cướp 
biển Java (Malay) và sự xâm lấn của quân Xiêm.(51) Năm 1832, Huế xây dựng 
pháo đài tại Phú Quốc; năm sau, Tuần phủ Hà Tiên có tấu thỉnh cho sáp nhập 
13 hòn đảo xung quanh vào địa hạt Hà Tiên, trong đó có hải đảo lớn nhất là 
Phú Quốc và Thổ Chu.(52) Đến năm 1837, Minh Mệnh lại yêu cầu kiểm soát chặt 
chẽ các đảo và duyên hải trong vùng phía đông vịnh Thái Lan, thống kê dân 
cư trên các đảo và vẽ bản đồ dâng trình:

“Vua nghĩ ở biển Hà Tiên nhiều đảo lớn đảo nhỏ, thuyền giặc Đồ Bà 
thường ẩn nấp ở đấy để đón cướp, sai quan tỉnh phái người xét xem có bao 
nhiêu đảo, tên đảo là gì, có dân cư hay không? Cùng đường bộ cách nhau xa 
hay gần và hình thế thế nào, vẽ đồ bản nói rõ. Lại chỗ nào nên đặt đồn canh 
giữ, chỗ nào nên phái quân đón phục, tính bàn tâu lên.

Quan tỉnh liền tâu nói: ‘Các đảo thuộc hạt, chỉ đảo Phú Quốc có dân cư, 
đã đặt đồn đóng giữ, còn đảo Dương (trước gọi là hòn Ông), đảo Âm (trước 
gọi là hòn Bà), đảo Vu, đảo Thăng, đảo Thổ Châu, đảo Cổ Luân, đảo Thát, 
đều không có dân cư, xa cách đường bộ (đảo Dương, đảo Âm đều cách 4 ngày 
đường đi thuyền, đảo Vu 3 ngày, đảo Thăng 2 ngày, đảo Thổ Châu, đảo Cổ 
Luân đều 2 ngày rưỡi, đảo Thát 1 ngày). Lại không có hình thế để đóng đồn 
đặt phục binh được, hằng năm cứ tháng 3 tháng 4 là kỳ gió nam, thuyền giặc 
hoặc tạm đậu ở đảo Âm, đảo Dương, đảo Thăng, đảo Thổ Châu 1, 2 ngày, lại 
tản đi 4 ngả ăn cướp. Tháng 9 tháng 10, mùa gió đông bắc, hoặc ở đảo Vu, đảo 
Cổ Luân, đảo Thát bỏ neo 1, 2 ngày vững bền, rồi lại chạy về, chưa từng ở lâu 
đến 5, 6 ngày, đã hỏi người địa phương sở tại, lời nói đại khái giống nhau. Xét 
ra chiểu theo phận biển, hòn đảo nhiều ngả mà giặc biển đậu lại bất thường, 
có khi ở đảo này, có khi ở đảo khác, chả qua 1, 2 ngày để đợi chiều gió rồi đi, 
các thuyền quân đi tuần tiễu, xin theo dụ trước, cứ tháng 4 thì phái đi, tháng 
10 rút về, không phải làm đồn bảo làm gì.’”(53)

Rõ ràng là đến những năm 1840, Huế đã giành được ưu thế trong việc 
kiểm soát các hòn đảo và vùng duyên hải phía đông vịnh Thái Lan. Mạng lưới 
quân sự, thương mại của Hà Tiên và chúa Nguyễn, đặc biệt là thời Nguyễn Ánh 
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cho thấy sự hiện diện áp đảo và ưu thế của người Việt trên các đảo và duyên 
hải tại đây với hiểu biết địa lý và các đồn bảo quân sự. Báo cáo ghi chép về các 
con đường thủy bộ từ hạ lưu sông Mekong qua Bangkok (1810) của Tống Phước 
Ngoạn, Dương Văn Châu đề cập chi tiết hơn 300 địa danh khác nhau với 51 
cửa biển chạy từ cửa sông Mekong đến duyên hải bán đảo Malay, đặc biệt là 
tuyến đường thủy dọc ven biển (Nha hải thủy trình - 涯海水程), đường ngoài 
khơi (Dương hải thủy trình - 洋海水程), và các tuyến ngang dọc trong vịnh.(54)

Tri thức biển đảo và khả năng tương tác biển của Thái Lan cũng được thể 
hiện thông qua sự phát triển của kỹ thuật vẽ bản đồ các vùng biển và duyên 
hải. Một bộ sưu tập 17 bản đồ được vẽ đầu thế kỷ XIX, sau hơn 150 năm bị lãng 
quên, được phát hiện trong một chiếc tủ ở hoàng cung Bangkok (1996). Các 
tấm bản đồ vẽ trên vải, có tấm kích thước 5,17 x 3,88m, vẽ chi tiết các vùng 
lãnh thổ, vùng ảnh hưởng và cả các nước láng giềng của Thái Lan. Sự chính 
xác và chi tiết của các tấm bản đồ này về các đường duyên hải, cửa sông và vị 
trí các đảo cho thấy người Thái đã gia tăng hiểu biết địa lý của mình đối với 
vùng vịnh Thái Lan, đặc biệt là bán đảo Malay và hạ lưu sông Mekong. Điều 
này không chỉ đến từ việc tiếp nhận các kỹ thuật và tri thức đồ bản từ phương 
Tây, mà quan trọng hơn là mối quan tâm thường xuyên của người Thái đối với 
khu vực biển này đã gia tăng đáng kể cùng với sự cạnh tranh kiểm soát và xác 
lập chủ quyền với Việt Nam và các nước phương Tây. Bốn trong số các bản đồ 
này là về bán đảo Malay. Bản đồ Muang Nakhon Si Thammarat mô tả bán 
đảo Malay và các đảo xung quanh cả Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Bản 
đồ về Muang Thalang và Muang Lakhon tập trung mô tả khu vực miền trung 
bán đảo Malay từ Phu Ket kéo dài xuống các Hồi quốc nằm dưới sự kiểm soát 
của Bangkok. Vùng duyên hải phía tây Thái Lan cũng được phản ánh trên bản 
đồ Muang Thawai, bao gồm các vùng đất ở tây Thái Lan và nam Myanmar, từ 
Tavoy chạy dọc theo vịnh Mataban với đường bờ biển tương đối chính xác và 
tỷ lệ bản đồ là 1: 250.000, là tỷ lệ chuẩn phổ biến của các bản đồ hiện đại. Các 
bản đồ khác vẽ đường duyên hải và các đảo ở hạ lưu sông Mekong và bán đảo 
Cà Mau (Muang Phrataphang), nơi người Thái có các cuộc viễn chinh quân sự 
trong những năm 1830.(55) Số lượng lớn các bản đồ trong bộ sưu tập này về bán 
đảo Malay và các đảo dọc hai bên bờ Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương cũng 
cho thấy mối quan tâm lớn của Xiêm đối với khu vực này, đặc biệt là từ cuối 
thời Rama III, Bangkok đẩy mạnh các cuộc viễn chinh nhằm kiểm soát các hồi 
quốc và ngăn chặn sự bành trướng của người Anh lên phía bắc. 

Những bản đồ tiếp sau đó người Thái vẽ liên quan đến các đường biên, 
duyên hải và đảo là do sức ép của Anh và Pháp. Trước những năm 1880, các 
bản đồ của Thái Lan chưa có các đường biên giới cụ thể và rõ ràng. Chỉ có 
một số đường được xác định chung chung để phân định ranh giới với Kedak 
và Kelantan ở phía nam. “Biên giới” với Cambodia là đường cắt ngang qua 
Battambang và Siem Reap xuyên qua Biển Hồ. Các đường biên giới với Lào và 
Myanmar không tồn tại.(56)

Vì thế, khi buộc phải ký các hiệp ước phân định biên giới, và công nhận 
Lào, Cambodia, Malaysia là các quốc gia, lịch sử dân tộc chủ nghĩa Thái Lan 



116  Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 1 (127) . 2016

trong thế kỷ XX coi đó là thất bại mất đất, mất lãnh thổ, bị phương Tây xử 
ép để lấy đi các vùng “lãnh thổ” thuộc ảnh hưởng Thái Lan, bao gồm: Lào, 
Cambodia, Tây Bắc Việt Nam (Sipsong chau Tai), và các vương quốc Hồi giáo 
phía bắc Malaysia ngày nay.(57) Điều này rõ ràng đã ảnh hưởng sâu sắc đến 
cách thức nước Thái Lan hiện đại thể hiện quyền kiểm soát và xác lập chủ 
quyền biển đảo của mình. Khi người Pháp tiến vào Lào năm 1893, Bangkok đã 
phản ứng dữ dội. Hệ quả của cuộc tranh chấp này là chiến tranh Pháp-Thái.

Thời kỳ Rama V (Chulalongkorn, 1868-1910) đánh dấu sự thay đổi căn 
bản trong quan niệm về lãnh thổ biên giới nói chung và việc xác lập chủ quyền 
biển đảo nói riêng thông qua các hiệp ước với phương Tây. Từ cuối thế kỷ XIX, 
căng thẳng về tranh chấp lãnh thổ giữa Thái Lan và Anh, Pháp quanh vấn đề 
Malaysia, Myanmar, Cambodia và Lào gia tăng. Đáp trả sự gia tăng ảnh hưởng 
của Xiêm tại miền trung bán đảo Malay, năm 1862, Anh phái tàu đến bắn phá 
Trengganu đang thuộc kiểm soát của Bangkok. Vấn đề bảo vệ lãnh thổ và quản 
lý biển đối với Siam được đặt ra cấp thiết trong khung cảnh Việt Nam và các 
nước láng giềng bị thực dân hóa. Một bức thư của vua Rama IV gởi sứ bộ tại 
Paris năm 1866 phản ánh nỗ lực của Xiêm trong tình cảnh khó khăn:

“Việc chúng ta giữ được nhà và ở trên đất của mình cũng là đủ rồi. Có lẽ 
là cần thiết nếu chúng ta bỏ đi một vài khu vực ảnh hưởng và các quyền lực cũ. 
Trong tình thế của chúng ta hiện nay, bị bao vây hai, ba phía bởi các quốc gia 
hùng mạnh, một nước nhỏ như chúng ta có thể làm được gì? Giá như chúng ta 
tìm được một mỏ vàng, từ đó có hàng triệu lạng vàng, đủ để mua hàng trăm 
tàu chiến; thậm chí với điều đó, chúng ta vẫn không thể đánh bại họ, vì chúng 
ta phải mua những tàu chiến giống y thế và tất cả vũ khí từ nước họ. Chúng ta 
chưa thể sản xuất các thứ này, và thậm chí, chúng ta có đủ tiền để mua chúng 
đi chăng nữa, họ có thể thường xuyên ngừng việc bán cho chúng ta bất cứ khi 
nào họ cảm thấy chúng ta đang vũ trang cho mình quá mức. Thứ vũ khí duy 
nhất thiết thực cho chúng ta trong tương lai là miệng lưỡi và con tim hướng đến 
nỗ lực và mong muốn bảo vệ chúng ta tốt hơn.”(58)

Khi người Thái bắt đầu chú ý đến biển và phát triển hải quân, họ nhận 
ra rằng biển, quản lý biển và thủy quân trên biển không phải là mối quan tâm 
hàng đầu của dân tộc Thái trước thế kỷ XIX. Cuốn sách về nghệ thuật quân 
sự chịu ảnh hưởng Hindu giáo Tama Phichaisongkhram (Nghệ thuật chiến 
tranh) là tài liệu binh pháp quan trọng nhất từ thế kỷ XV, thời Ramathibadi 
II Ayutthaya đến Rama IV Mogkut của vương triều Bangkok (1868) hầu như 
không đề cập đến hải quân, chiến thuật và tổ chức của hải quân.(59) Tuy nhiên, 
chúng ta biết là thủy quân trên sông và ven bờ đóng vai trò quan trọng trong 
lịch sử quân sự Thái Lan. Các kinh đô của người Thái ở Ayutthaya, Thonburi và 
Bangkok đều được xây dựng trên bờ sông Chao Phraya, không quá 90km từ cửa 
biển. Chúng được tiếp sức và trở nên thịnh vượng nhờ thương mại biển. Từ nửa 
sau thế kỷ XVII, vua Narai của Ayutthaya đã phái sứ đoàn đến vua Louis XIV 
của Pháp nhờ giúp đỡ để xây dựng hải quân, các pháo đài ven sông để trấn giữ 
vùng cửa sông ở Bangkok. Tuy nhiên, những xung đột và tranh chấp quyền lực 
sau đó đã làm mất niềm tin của Thái Lan vào người nước ngoài, và làm giảm 
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vai trò của họ đối với các chính sách hướng ra biển của Thái cho đến giữa thế 
kỷ XIX, Bangkok bắt đầu đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa thủy quân theo 
phương Tây. Ghi chép của toàn quyền Hong Kong John Bowring (1855) về thủy 
quân của Bangkok cho thấy: 

“Lực lượng hải quân của Xiêm có khoảng 500 chiến thuyền và 20 thuyền 
buồm vuông. Các thuyền buồm này chủ yếu nằm dưới sự chỉ huy của người 
châu Âu. Chỉ trong vòng vài năm, các thói quen hàng hải của người Xiêm đã 
được thay thế dần bằng sự hiện diện của người nước ngoài, và có thể sẽ dẫn 
đến việc tạo ra một hải quân mạnh, hùng mạnh như bất cứ nước láng giềng 
nào của họ”.(60)

Bản thân sự phát triển của thủy quân Xiêm dưới thời Rama III và IV cũng 
cho thấy họ chủ yếu hoạt động trên các khu vực ven bờ vịnh Thái Lan và trên 
các dòng sông. Thực tế, người Malay, Việt, Khmer và Hoa là những sắc dân kết 
nối các tuyến giao lưu và các hòn đảo trong vịnh Thái Lan. Vai trò của Hà Tiên, 
Hồi quốc trên bán đảo Malay, Hoa kiều, và người Việt, như đã trình bày trên, 
là khá rõ ràng; trong khi tư liệu của Thái ít đề cập đến sự hiện diện cư dân tại 
các hòn đảo này, cũng như quá trình chinh phục biển mờ nhạt của người Thái. 
Điều này đối lập với việc các thương nhân phương Tây và các nhà hàng hải 
nhận thức tầm quan trọng của các hòn đảo trong vùng vịnh và thường mô tả 
về chúng rất chi tiết. John Bowring (1855) dành nhiều chi tiết cho các hòn đảo 
này, dù không thấy ông đề cập đến sự hiện diện của người Thái hay thủy quân 
Thái ở đây. Ông mô tả suốt dọc duyên hải từ Kamao (Cambodia) đến Lem Sam 
Mesan (mũi Liant trong các chỉ dẫn địa lý phương Tây) là một chuỗi quần đảo. 
Ông này sau đó đã ghé qua Pulo Uri, nơi chỉ có một gia đình Cochinchinese 
(Việt) và 2-3 gia đình người Hoa sinh sống để thu nhận sản vật biển và cung 
cấp nước ngọt cho tàu bè qua lại.(61)

Trong bối cảnh đó, mối quan tâm của Thái Lan đối với biển vào cuối thế 
kỷ XIX-đầu thế kỷ XX rõ ràng là một sự phản ứng đối với mạng lưới thực dân 
do Anh và Pháp xây dựng. Dù hai nước này đã thỏa thuận với nhau về việc giữ 
nền độc lập của Thái Lan (1896) nhưng Bangkok bị kẹp giữa trong tình thế 
phải thỏa hiệp và chấp nhận các ý niệm mới về lãnh thổ, lãnh hải và đường 
biên giới áp đặt bởi phương Tây.(62) Thái Lan buộc phải đáp lại bằng nỗ lực xác 
định và tìm cách tuyên bố các đường biên giới cả trên bộ lẫn trên biển. Cuốn 
sách giáo trình địa lý đầu tiên bắt đầu xuất hiện ở Xiêm năm 1874, viết bởi 
một nhà truyền giáo người Mỹ, J. W. Van Dyke. Ngay sau đó vua Rama V bắt 
đầu thiết lập trường vẽ bản đồ ở Bangkok (1882). Mười năm sau, bộ trưởng 
giáo dục, hoàng tử Damrong bắt đầu yêu cầu đưa môn địa lý thành bắt buộc vào 
trong nhà trường.(63) Song song với nó là sự mở rộng của hải quân. Năm 1898, 
Rama V thành lập Học viện Hải quân Hoàng gia.(64) Từ 1865 khi người Anh đe 
dọa phong tỏa Bangkok, Rama V hiểu rõ rằng nếu không có hải quân mạnh, 
các nước phương Tây sẽ dễ dàng phong tỏa Thái Lan bằng cách án ngữ cửa 
sông Chao Phraya và không cho Bangkok liên hệ với biển. Vì thế ông đã thành 
lập văn phòng chiến tranh, có nhiệm vụ hiện đại hóa quân đội và hải quân 
do hoàng tử Phanurangsi Sawangwong phụ trách (1887). Trước đó Bộ Chiến 
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tranh (Kalahom) chỉ phụ trách các vấn đề miền nam Thái Lan. Từ năm 1892, 
lực lượng hải quân được đưa về bộ này và 2 năm sau đó, văn phòng chiến tranh 
cũng được sáp nhập.(65) Các nhân viên nước ngoài được sử dụng rộng rãi trong 
hải quân để thực hiện nhanh nhất quá trình hiện đại hóa mà đông đảo nhất là 
người Đan Mạch.(66) Các hoàng tử và thành viên hoàng gia khác cũng được cử 
sang châu Âu học về hải quân như Momratchawong Sathan và Momratchawong 
Phin Sanitwong tốt nghiệp ở Đan Mạch, và Phraya Surasena (Klin SaengXuto) 
được đào tạo ở Áo.(67) Một trong những gương mặt hải quân khác cũng được đào 
tạo ở nước ngoài là hoàng tử Abhakara Kiartivongse (1880-1923), con thứ 28 
của vua Rama V. Ông được đào tại Anh, và sau đó phục vụ trong hải quân hoàng 
gia với nhiều đóng góp lớn trong việc hiện đại hóa lực lượng này. Chính ông 
vào năm 1922 đã nhìn thấy vai trò của vịnh Sattahip và biến nó thành căn cứ 
hải quân lớn cho đến tận ngày nay, vì thế, ông được mệnh danh là “người cha 
của hải quân hoàng gia”. 

Không cần phải đợi lâu, quá trình hiện đại hóa hải quân này nhanh chóng 
được kiểm nghiệm, và nó cho thấy phải mất rất lâu sức mạnh quân sự của Thái 
Lan mới cho phép nó bảo vệ các vùng biển, đảo và duyên hải mà Bangkok từng 
ảnh hưởng và kiểm soát trong nhiều thế kỷ. Vào năm 1855, Bangkok buộc phải 
ký hiệp ước Bowring, dựa theo mẫu hình của hiệp ước Nam Kinh mà Anh ký 
với nhà Thanh. Hiệp ước Bowring là một thất bại lớn của chính sách ngoại giao 
của Thái Lan, một trong những hiệp ước bất bình đẳng nhất đã từng được ký 
kết giữa thực dân châu Âu và một nước châu Á. Theo đó, Xiêm buộc phải mở 
cửa toàn bộ thị trường trong nước cho thương nhân châu Âu, hạ thuế, và hầu 
như đánh gục tất cả độc quyền kinh tế của vương triều. Đến năm 1892, 93% 
xuất nhập khẩu của Thái Lan là với Anh.(68) Cũng vì thế, từ những năm 1880, 
các khu vực biển và duyên hải thuộc kiểm soát của Thái Lan ở bán đảo Malay 
và duyên hải vịnh Bengal bắt đầu chịu sức ép của người Anh một cách mạnh 
mẽ. Giữa 1883-1885, các khu định cư eo biển (Straits Settlements) bắt đầu tìm 
cách sáp nhập Kelantan và Trengganu. 

Năm 1893, người Pháp tiến vào Lào và viên thanh tra cảnh sát Grosgurin 
bị quân Thái mai phục giết chết ở Kham Muon. Pháp ngay sau đó phái hai tàu 
chiến là Inconstant và Comète đi ngược sông Chao Phraya một cách bất hợp 
pháp, tiến thẳng lên Bangkok. Ngày 13/6/1893, hai tàu quân sự đụng độ với 
quân Thái ở pháo đài Paknam, bẻ gãy sự chống cự của quân Thái và tiến đến 
Bangkok cho đến khi các họng súng chĩa thẳng vào hoàng cung. Pháp sau đó 
phong tỏa bờ biển của Thái Lan và kiểm soát tàu bè qua lại ở Chao Phraya. 
Không có sự giúp đỡ của người Anh, Bangkok cuối cùng từ bỏ Lào, chấp nhận 
bồi thường 2 triệu francs cho sự kiện Paknam. Pháp được tạm thời chiếm 
Chanthaburi. Bangkok từ bỏ tất cả lãnh thổ và vùng ảnh hưởng phía đông sông 
Mekong, phi quân sự hóa Battambang, Siem Reap và dọc theo hành lang 25km 
bên bờ tây sông Mekong.(69)

Đây rõ ràng là một thất bại lớn của Thái Lan về quân sự và lãnh thổ 
kể từ công cuộc cải cách của Chulalongkorn. Sự kiện cũng đặt ra vấn đề đối 
với việc kiểm soát biển, nâng tầm hải quân và tuyên bố chủ quyền biển của 
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Bangkok. Dù đường biên Thái-Cambodia được định đoạt bằng hiệp ước 1867 
và Thái-Myanamar qua các hiệp ước 1866, 1868, tuy nhiên, việc xác định các 
đường ranh giới trên biển và quyền kiểm soát các hòn đảo phức tạp hơn rất 
nhiều. Một trong những vấn đề nảy sinh trong đàm phán biên giới biển giữa 
Thái Lan và Myanmar là tranh chấp xung quanh các quần đảo nằm ngoài khơi, 
phía bắc Phuket.(70)

Trong những năm cuối của thế kỷ XIX đến 1909 là giai đoạn cuối cùng 
người Thái hoàn tất các hiệp định phân định vùng kiểm soát biển, duyên hải 
và các đảo cả trên bờ Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Bangkok đã nỗ lực 
trong việc duy trì sự hiện diện của mình ở bán đảo Malay và các đảo trên Ấn 
Độ Dương như các chuyến thăm của vua Rama V đến Kelantan và Trengganu 
vào 1889, 1890 và khuyến khích quốc vương các tiểu quốc này đến Bangkok 
(1897, 1902). Họ cũng sử dụng cả “chiến thuật” hiện đại của phương Tây, như 
là xây dựng hệ thống bưu chính sử dụng các con tem của Xiêm tại Trengganu 
(1892).(71) Mặc dù vậy, Thái Lan vẫn chưa đủ sức mạnh quân sự và tài chính cần 
thiết để có thể cạnh tranh về lãnh thổ một cách ngang ngửa với các cường quốc 
phương Tây. Vì cần tiền cho dự án đường sắt từ Bangkok đến Trang (Rama V coi 
đường sắt là trụ cột của hiện đại hóa nước Xiêm), Bangkok đã ký với Anh hiệp 
ước 1909 trong đó công nhận các nước chư hầu Malay Kedah, Perlis, Kelantan, 
và Trengganu thuộc sự bảo hộ của người Anh. Đổi lại, Xiêm được phục hồi các 

điều khoản về chủ quyền lãnh 
thổ bị tước đoạt từ hiệp ước 
Bowring (1855) và được vay 4 
triệu bảng với lãi suất 4%.(72)

Chặng cuối cùng của quá trình 
xác lập lãnh thổ trên biển, 
duyên hải trên bán đảo Malay 
và các đảo dọc theo duyên hải 
là việc chuyển đổi vùng bảy 
vương quốc ở Pattani (Pattani, 
Nong Chik, Sai Buri, Yala, 
Yaring, Re-ngae, và Reman) 
từ các chư hầu (prathesaraj) 
thành các đơn vị hành chính 
trực thuộc Bangkok quản lý. 
Đến 1906, các tỉnh này được 
đặt dưới đơn vị hành chính 
Monthon Pattani, và đến 1909 
thì Xiêm chính thức thiết lập 
khu vực này như một đơn vị 
hành chính trực thuộc.(73) Sự 
xóa bỏ các mối quan hệ chư 
hầu và xác lập quản lý lãnh 
thổ hành chính hiện đại là 
sự thay đổi dưới xúc tác của 
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phương Tây trong tiến trình nhận thức về biển đảo và cách thức quản lý 
biển đảo của người Thái. Về phía đông của vịnh Thái Lan, năm 1907, Pháp 
(nhân danh Cambodia) ký với Bangkok hiệp ước lãnh thổ trong đó có việc 
phân chia vùng lãnh hải giữa hai nước ở phía đông vịnh Thái Lan, lấy đảo 
Kut làm ranh giới. 

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ Hai, đặc biệt là giữa 1970 và 1992, 
Văn phòng thủ tướng Thái Lan đã ba lần ra tuyên bố về các đường lãnh hải: 
11/6/1970, 11/8/1992 và 17/8/1992 với bốn đường lãnh hải, ba đường nằm trong 
vịnh Thái Lan và một đường nằm gần eo Malacca. Theo đó, đường bờ biển của 
Thái Lan chiếm hơn một nửa chu vi của vùng vịnh, và có đường lãnh hải chung 
với các nước Cambodia (phía đông vịnh Thái Lan), Malaysia (phía nam bán đảo 
Malay, gồm cả trên biển Andaman và phía tây vịnh Thái Lan).(74)

Tuy nhiên, những đường lãnh hải được tuyên bố của Thái Lan cũng đã vấp 
phải sự phản đối từ các nước láng giềng, đặc biệt là trong việc vận dụng các 
hiệp ước mà trước đó thực dân phương Tây thay mặt Cambodia, Malaysia hay 
Myanmar ký với Xiêm. Một trong những tranh chấp gần đây nhất là giữa Thái 
và Cambodia trong việc diễn dịch các điều khoản của hiệp ước Pháp-Xiêm 23/3/ 
1907. Theo hiệp ước này, Pháp nhường cho Xiêm tất cả các hòn đảo phía nam 
của mũi Lemling (bao gồm cả Ko Kut); và đường biên giữa Xiêm với French 
Indochina “bắt đầu từ biển, tại điểm đối diện với điểm cao nhất của Ko Kut. Từ 
điểm này, nó đi theo hướng đông bắc đến điểm Phnom Krevanh.”(75) Từ những 
năm 1950, chính quyền Norodom Sihanouk bắt đầu xác lập chủ quyền biển 
trong vùng vịnh Thái Lan bằng các tuyên bố 1957, 1972. Cambodia đã gây ra 
tranh chấp thềm lục địa với Thái Lan khi nước này vẽ đường thềm lục địa ngay 
kề với vùng biển của Thái Lan gần đảo Kut (Ko Kut). Đường này đi xuyên qua 
đảo Kut vào vịnh Thái Lan trước khi vòng xuống phía nam, tạo ra khoảng từ 
27.000 đến 30.000 cây số vuông thềm lục địa chồng lấn giữa hai nước.(76)

Người Thái giải thích rằng lời lẽ của hiệp ước 1907 cho thấy Ko Kut thuộc 
về Thái Lan và không có lý do để chia hòn đảo này thành hai phần. Trong khi 
Cambodia lập luận hiệp ước 1907 chỉ lấy điểm cao nhất của Ko Kut làm mốc, 
chứ không nói hòn đảo này thuộc về Thái Lan. Mặc dù từ năm 2000 đến nay, 
cả hai nước đã nỗ lực đàm phán để đi đến cách hiểu chung, vấn đề đi đến một 
cách hiểu chung và thống nhất vẫn còn là một thử thách.

4. Biển và lịch sử Thái Lan
Cuộc tìm kiếm vai trò của nhân tố biển trong lịch sử Thái Lan có lẽ bắt 

đầu từ các tranh luận liên quan đến mô hình quốc gia nông nghiệp và quốc 
gia thương mại ở Đông Nam Á. Trong nhiều thập niên, các sử gia Thái, đặc 
biệt là trường phái sử học Marxit đã phác họa Thái Lan như là xã hội nông 
dân (peasant society), ở đó biển và thương mại hàng hải là thứ yếu.(77) Tuy 
nhiên, nghiên cứu sau đó của Hong Lysa, Hans-Dieter Evers, Jenifer Cushman, 
Dhiravat Na Pombejra, Sarasin Viraphol, Bhawan Ruangsilp, Nidhi Eoseewong 
đã gợi ý một cách nhìn khác mà biển có thể mang lại để hiểu diễn trình của lịch 
sử Thái Lan trong nhiều thế kỷ qua.(78)
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Khi Ayutthaya được mô tả như Venice của phương Đông và Sir John 
Bowring gợi ý rằng vào giữa thế kỷ XIX, Bangkok trở thành thành phố thương 
mại biển lớn thứ 3 ở bờ đông của mũi Hảo Vọng (1855),(79) rõ ràng là biển đã 
đặt một dấu ấn lên lịch sử phát triển của vương quốc này. Người ta có thể tìm 
thấy dấu ấn của nó ở bất cứ đâu trong nền văn hóa, tín ngưỡng hay cấu trúc 
xã hội và tư duy chính trị. Biển hiện hữu từ trong tín ngưỡng tôn thờ các biểu 
trưng của nước, như rắn Naga cho đến các mối quan hệ kinh tế-chính trị trong 
hoàng cung Bangkok:

“Thương nhân nước ngoài
Mang các hàng hóa đặc biệt đến dâng lên nhà vua
Nhiều, rất nhiều châu báu
Được ban phát như bổng lộc hàng năm
Những người lính xung quanh nhà vua
Trở nên giàu có như những triệu phú
Tất cả mọi người đều hạnh phúc và hồ hởi
Trong tất cả ngày và đêm, tháng và năm”.(80)

Biển hiện diện trong đời sống văn hóa, xã hội khi mang đến sự thịnh 
vượng và một xã hội đa dạng, gắn liền với sự giao lưu giữa các cộng đồng khác 
nhau. Ít có xã hội nào ở Đông Nam Á trước thế kỷ XIX có được sự đa dạng sắc 
tộc, tôn giáo, văn hóa và tính đan xen, trộn lẫn của các cộng đồng bản địa và 
bên ngoài như ở Ayutthaya và Bangkok: 

“Thương nhân từ nhiều nơi, đến từ các nước bên ngoài
Tàu của họ neo trên cảng
Thuyền buồm của người Hồi, tàu buôn của người Hà Lan
Tàu của người Hoa, Campa, Ache, những người la hét om xòm
Mười hai ngôn ngữ hòa cùng lúc”.(81)

Các mối tương tác từ biển định hình tính đa dạng xã hội, tính linh hoạt của 
nền chính trị, tính năng động kinh tế và cấu trúc đô thị ở Thái Lan từ thời sơ kỳ 
hiện đại. Ayutthaya, Thonburi và Bangkok đều là các đô thị hướng biển, có cấu 
trúc mở dọc theo lưu vực sông và hướng ra biển.(82)  Sự cởi mở này đưa đến một 
nền chính trị đa dạng, sẵn sàng mở cửa cho sự tham dự của các nhóm bên ngoài, 
những người đến Thái Lan từ biển, thông qua giao lưu thương mại và ngoại giao. 
Và họ đã ở đó, những người như Yamada Nagamasa, Constantine Phaulkon và 
các thương nhân Hoa kiều dưới vương triều Ayutthaya, cho đến các viên chức dân 
sự và nhân viên quân sự phương Tây phục vụ dưới thời Rama IV và V.(83)

Cũng chính vì thế, biển giữ nhịp thăng trầm của lịch sử xã hội, kinh tế và 
chính trị Thái Lan khi tất cả những chuyển biến quan trọng đều đến từ biển, 
thông qua con đường tiếp xúc hàng hải. Biển có thể mang lại sự thịnh vượng 
khi các con tàu thương mại Nhật Bản, Hà Lan, Bồ Đào Nha cập bến Ayutthaya, 
nhưng biển cũng mang lại tai họa khi người Pháp bắn phá Paknam, chĩa họng 
súng vào hoàng cung bên bờ Chao Phraya và phong tỏa cửa vịnh Thái Lan. 
Khả năng đàn hồi cao độ và phản ứng tốt với thách thức đến từ bên ngoài là 
một đặc trưng quan trọng, phản ánh dấu ấn của biển đối với lịch sử Thái Lan, 
giúp cho người Thái có thể linh hoạt ứng đối với các tác động từ bên ngoài, giữ 
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cho lịch sử của họ hòa nhập với nhịp điệu biến đổi của khung cảnh khu vực và 
toàn cầu. Sự trỗi dậy nhanh chóng của Thonburi và Bangkok là ví dụ của việc 
biển và thương mại biển mang lại sức mạnh cho sự phục hồi của Thái Lan. Khi 
Myanmar bao vây Ayutthaya trong 1 năm và phá hủy tất cả thành phố này 
năm 1767, toàn bộ hoàng gia và hơn 100.000 gia đình đã bị bắt đi. Trong vòng 
3 năm, người Thái hầu như không thể canh tác.(84) Nhưng chỉ bốn năm sau họ 
đã trở lại, và người ta thấy Phya Taksin đánh chiếm Hà Tiên cùng lúc với 2 
vạn bộ binh đánh vào Cambodia. Người ta cũng thấy tính mềm dẻo và linh 
hoạt đó trong 6 thập niên Xiêm đối mặt với các thế lực phương Tây, đàm phán 
về chủ quyền lãnh thổ và tận dụng các nguồn lực để hiện đại hóa quốc gia và 
củng cố chủ quyền dân tộc. 

Kết luận
Thập niên vừa qua cho thấy nỗ lực quan trọng của các nhà nghiên cứu lịch 

sử, kinh tế và chính trị học nhằm thay đổi góc nhìn về Đông Nam Á bằng cách 
nhấn mạnh hơn tính năng động, dẫn dắt và vai trò của biển trong việc định 
hình các diễn trình lịch sử, đặc trưng văn hóa, sự hưng vong của các xã hội hay 
các nền văn minh.(85) Leonard Andaya (University of Hawai’i-Manoa) trong báo 
cáo gần đây kêu gọi các sử gia hãy có cái nhìn sâu sắc và kỹ lưỡng hơn về biển 
(a gaze toward the sea). Ông lập luận rằng khi ngành nghiên cứu lịch sử Đông 
Nam Á đang mở rộng và sử gia cần tìm kiếm những khung cảnh mới thì viễn 
cảnh biển (the sea perspective), lấy biển và các miền duyên hải làm trung tâm 
có thể định hình nhiều cách hiểu mới về quá khứ.(86)

Biển đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các mối giao lưu quốc 
tế và tương tác toàn cầu. Tuy nhiên đó không phải là một hiện tượng mới. Quá 
trình tương tác, quản lý và xác lập chủ quyền biển của người Thái trong quá 
khứ cho thấy trong nhiều thế kỷ qua, biển luôn đóng vai trò trung tâm trong 
những chuyển biến của Thái Lan, cả cơ hội và thách thức. Mối quan hệ giữa 
người Thái và biển có thể là một mẫu hình quan trọng cho cấu trúc này ở Đông 
Nam Á bởi tính thường xuyên, liên tục và khả năng can dự của biển vào những 
bước ngoặt của lịch sử Thái Lan. Người Thái và biển không đơn thuần là sự 
tương tác giữa con người với tự nhiên mà là hành trình của một tộc người trên 
đường mở rộng lãnh thổ, hướng ra biển và tương tác với các nhóm cư dân khác 
thông qua môi trường biển. Vì thế, biển không chỉ là khung cảnh tự nhiên mà 
còn là không gian kết nối và cạnh tranh của nhiều khuynh hướng phát triển 
lịch sử khác nhau: mở rộng lãnh thổ, xu hướng giao lưu và khép kín, tiếp xúc 
giữa các nền văn hóa, văn minh; để từ đó định hình nên các cấu trúc chính trị 
xã hội mới giữ cho xã hội tiếp tục phát triển và phản ứng thành công đối với 
các nguy cơ từ bên ngoài và mâu thuẫn bên trong. 

Trong bảy thế kỷ qua, tương tác giữa người Thái và biển chính là mô hình 
của một xã hội tìm đường ra biển, là sự kết hợp của các tín ngưỡng bản địa Đông 
Nam Á gió mùa, tôn thờ thần nước và các biểu tượng của nước với sự pha trộn 
tinh thần Phật giáo và Hindu giáo, sự tận dụng vị trí địa lý thuận lợi và các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên để can dự vào các xu hướng mà biển mang lại, sử 
dụng biển như một nguồn lực về kinh tế và quân sự để mở rộng ảnh hưởng khu 
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vực. Trong thời kỳ thực dân hóa ở Đông Nam Á, khi biển trở thành sân khấu lớn 
của các tranh chấp, giành giật thuộc địa, đó cũng là nơi người Thái đấu tranh cho 
chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải chống lại chủ nghĩa bành trướng phương Tây, ít 
nhất là trong vòng 54 năm từ khi ký kết hiệp ước Bowring cho đến khi nó được 
xóa bỏ (1855-1909). Cuộc xung đột này không chỉ liên quan đến việc phân chia 
lãnh hải, các đảo, vẽ đường biên trên bộ, trên biển mà còn là cuộc xung đột giữa 
hai hệ thống quan niệm về địa chính trị và không gian quyền lực. Một bên trong 
đó là nước Xiêm vói ý niệm lãnh thổ truyền thống (Chakravatin: vua của toàn vũ 
trụ) với các đường biên không xác định và một bên là ý niệm quốc gia dân tộc 
hiện đại của phương Tây trong đó tất cả các đường biên phải được vẽ thành bản 
đồ và được công nhận qua hiệp ước quốc tế.(87)
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TÓM TẮT
Bài viết nghiên cứu về sự tương tác của người Thái đối với biển trong hơn bảy thế kỷ qua. 

Mục đích của bài viết nhằm cung cấp một cái nhìn khái quát về mối quan hệ với biển trong việc 
định hình cấu trúc và nhịp điệu của lịch sử Thái Lan. Nó gợi ý rằng lịch sử Thái Lan là lịch sử của 
quá trình liên tục và thống nhất của các nỗ lực mở rộng lãnh thổ và tiếp cận với các nguồn lực từ 
biển. Đến đầu thời kỳ cận đại, biển đã đóng một vai trò cốt yếu đối với sự thịnh vượng của các 
vương quốc người Thái. Biển đã ảnh hưởng sâu sắc đến tiến trình phát triển của lịch sử Thái Lan, 
bao gồm cấu trúc chính trị, xã hội, và cách thức xã hội Thái Lan giao lưu và tương tác với bên 
ngoài. Cuối cùng, nó gợi ý rằng Thái Lan đã sử dụng thành công sự tương tác với biển và môi 
trường biển để tìm kiếm cơ hội và các đối sách khéo léo để tương tác với các quyền lực hàng hải 
khác, nhằm bảo vệ, duy trì sự thịnh vượng, chống lại các nguy cơ đe dọa từ bên ngoài và củng cố 
nền độc lập. Tuy rằng nỗ lực này trải qua một quá trình lâu dài với các hiệp ước bất bình đẳng và 
quá trình “tự thực dân hóa” (self-colonialization, như cách nói của người Thái), nhưng rõ ràng một 
chiến lược như thế cuối cùng đã mang lại hiệu quả, không chỉ giúp Thái Lan đứng ngoài làn sóng 
của chủ nghĩa thực dân mà còn đưa nước này bước vào quá trình hiện đại hóa (modernization, từ 
cuối thế kỷ XIX). 

ABSTRACT
THAI PEOPLE AND THE SEA: MARITIME INTERACTION AND MANAGEMENT, AND 

THE ESTABLISHMENT OF THE SOVEREIGNTY OF TERRITORIAL WATERS IN THAI HISTORY
The paper discusses about the interaction between the Thai people and the sea during 

the past seven centuries. It aims to provide an overview of pattern and trajectory of the sea and 
historical evolution; it argues that Thai history is a continuous attempt of reaching to the coasts and 
seas in order to expanding political influence, territorial consolidation, and acquiring resources 
through maritime connections. From the early modern age, the sea has contributed significantly 
to the Thai economic wealth and territorial expansion. Finally, this paper suggests how the sea 
and maritime interaction shaped Thai modern history by providing with both challenges and 
opportunities for modernization. The sea, in fact, played as a major political and military theatre 
where Bangkok overcame the test of colonialism and construct their maritime sovereignty. 


